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	Tiếng Việt
	Ôn tập làm văn
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	Toán
	 Ôn tập
	Máy chiếu



Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024
TIẾNG VIỆT
ÔN LUYỆN MÈ HOA LƯỢN SỐNG
I. Mục tiêu 
· Giúp học sinh hiểu nội dung bài: tả cuộc sống nhộn nhịp dưới nước của mè hoa và các loài cua cá, tôm tép.
· Hiểu nghĩa những từ ngữ mới.
· Giáo dục học sinh yêu thích môn học 
II. Hoạt động dạy và học
	HOẠT ĐỘNG DẠY GV
	HOẠT ĐỘNG HỌC HS

	1.Ôn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên trả bài tiết trước
3.Bài mới
Đọc bài : MÈ HOA LƯỢN SỐNG
-Gv đọc mẫu bài văn lần 1
- Gọi 1 hs đọc lại
- Gv cho Hs xem tranh minh họa.GT bài
· GV  hướng dẫn HS luyện đọc, giải nghiã từ
· Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu theo hàng ngang đến hết bài.
· GV sửa phát âm sai ngay cho HS khi đọc
· GV cho học sinh tìm từ khó
- Luyện đọc từ khó: Gv lưu ý âm, vần cần luyện đọc
- Gv hướng dẫn chia đoạn và lưu ý cách đọc, giọng đọc, nhấn giọng
- Gv gọi Hs đọc nối tiếp đoạn
- Giúp Hs tìm hiểu nghĩa từ 

- Gv cho Hs đọc theo nhóm
- GV mẫu lần 2.
1. Tìm hiểu nội dung của bài: ( trả lời câu hỏi)
· GV yêu cầu HS thảo luận và trả lời 
+Mè hoa sống ở đâu?
+ Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn nước?
+ Xung quanh mè hoa còn có những vật nào? Những câu thơ nào nói lên đặc điểm của mỗi loài vật?
+ Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích?
- GV nhận xét 
4. Luyện đọc lại.
- GV cho HS luyện đọc diễn cảm bài văn.
5. Vận dụng: Củng cố - dặn dò.
	- Hát




- Hs đọc thầm theo Gv. 
- 1 Hs đọc lại
- Hs xem tranh minh họa.


- Hs đọc nối tiếp câu 1-2 lượt

- Hs phát hiện từ khó đọc
- Hs luyện đọc từ khó 


- Hs dùng bút chì đánh dấu vào SGK
- Hs đọc nối tiếp đoạn
- Hs phát hiện từ khó hiểu
- Hs tìm hiểu nghĩa từ
- Hs đọc bài theo nhóm
- HS lắng nghe.

- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
+ Mè hoa sống ở ao, ở ruộng, ở đìa.
+ ùa ra giỡn nước, chị bơi đi trước, em lượn theo sau.
+ Cá mè ăn nổi, cá chép ăn chìm, con tép lim dim, con cua áo đỏ,...

+ chị mè hoa ùa ra giỡn nước, con cua áo đỏ, cắt cỏ trên bờ.


· Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm.
Đọc cá nhân.



TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP TỪ NGỮ VỀ CÁC NƯỚC. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu 
· Ôn tập mở rộng vốn từ ngữ về các nước (kể tên được một số nước trên thế giới)
· Ôn luyện về dấu phẩy
· Giáo dục học sinh yêu thích môn học 
II. Hoạt động dạy và học 
	HOẠT ĐỘNG DẠY GV
	HOẠT ĐỘNG HỌC HS

	1.Ổn định
2.KTBC: 
Kiểm tra bài tiết trước.
3.Bài mới
BT1: kể tên một số nước trên thế giới mà em biết
- GV chốt
BT2: Khoanh tròn vào chữ cái tên nước giáp với nước ta?
a. Nga          b. Trung Quốc               c. Lào
d. Thái Lan    e. Campuchia            g. Singgapo
BT3: Viết những câu nói về những nội dung sau và dùng dấu phẩy đúng vào mỗi câu
a/ Nói về kết quả học tập
...........................................................................

b/ Nói về hoạt động luyện tập thể thao của lớp em diễn ra ở một địc điểm.
...........................................................................

c. Nói về một việc làm tốt của em và mục đích của việc ấy.
............................................................................

- Y/C hs làm vào vờ
- GV thu vở nhận xét.
Củng cố- Dặn dò
       - GV nhận xét tiết học 
        -Tuyên dương
	



BT1: HS kể
- Thái Lan, Campuchia, Mỹ, Úc, Cannađa, Hàn Quốc, Trung Quốc.........................

BT2: HS chọn đáp án đúng
a. Nga          b. Trung Quốc               c. Lào
d. Thái Lan    e. Campuchia           
 g. Singgapo

BT3:
a/ Nói về kết quả học tập
- Năm học vừa qua, nhờ sự cố gắng nên bạn Lan đã đạt được học sinh giỏi nhất lớp.
b/ Nói về hoạt động luyện tập thể thao của lớp em diễn ra ở một địa điểm.
Tất cả các em học sinh lớp 3A, đang tích cực tập luyện để chuận bị trình diễn ở hội khỏe phù đổng.
c. Nói về một việc làm tốt của em và mục đích của việc ấy.
- Sáng hôm nay, e đã giúp một bà cụ qua đường. Qua việc làm đó em cảm thấy rất có ý nghĩa vì đã làm được một việc có ích.




TOÁN
ÔN TẬP TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC. 

I. MỤC TIÊU
· Rèn kỹ năng tính giá trị của biểu thức
· Rèn kỹ năng giải toán có liên quan rút về đơn vị
· Giáo dục học sinh tính cẩn thận chính xác, thành tạo
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ôn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên trả bài tiết trước
3.Bài mới
BT1: Tính nhẩm
1000 + 2000 x 3 =      
7000 – 3000 x 2 =
(7000 – 4000) x 3 =
9000 – 2000 x 3 =
(1000 + 3000) x 2=
- Mời một HS đọc đề, nêu yêu cầu bài
-Mời HS nêu cách đặt tính, thứ tự thực hiện phép tính.
GV cho HS làm bài cá nhân, 
-GV nhận xét 
BT2: Tính giá trị của biểu thức
a/ 59321 – 27248 : 4 =
b/( 12369 + 8256) : 3 =
c/ 21425 + 10417 x 5= 
- Mời một HS đọc đề.
-Mời HS nêu cách 
GV cho HS làm bài vào bảng con. 1hs làm bảng lớp
-GV nhận xét 
BT3: Một trại chăn nuôi 80 000 con gà. Lần thứ nhất bán đi 1/5 số gà. Lần thứ hai bán gấp 3 lần lần thứ nhất. Hỏi trong trại còn lại bao nhiêu con gà?





- GV nhân xét
4.Củng cố - dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
- Giáo viên yêu cầu HS về ôn lại bài.
	






Bài 1.HS nêu miệng
1000 + 2000 x 3 = 9000
7000 – 3000 x 2 =8000
(7000 – 4000) x 3 =9000
9000 – 2000 x 3 =21000
(1000 + 3000) x 2= 8000


BT2:HS đọc yêu cầu
- HS làm bài:
a/ 59321 – 27248 : 4 = 59321 - 6812
                                  = 52509
b/ (12369 + 8256) : 3 = 20625 : 3
                                   = 15121
c/ 21425 + 10417 x 5= 21425 +52085
                                   = 73510

BT3: hs làm bài tập vào vở
Giải
Số con gà làn thứ nhất bán đi:
80 000 : 5 = 16000 (con)
Số con gà làn thứ nhất hai bán đi
16 000 x 3 = 48000 ( con)
Số con gà đã bán cả hai lần
 16000 + 48 000 = 64 000 (con)
Số con gà trong trại còn lại là
80 000 – 64 000 = 16 000 ( con)
Đáp số: 16000 con



Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
TIẾNG VIỆT
CHÍNH TẢ: NGÀY KHAI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng các chữ hoa, đúng độ cao, khoảng cách.
 - Rèn kĩ năng viết  đúng, viết đẹp qua bài: Ngày khai trường
- Yêu thích môn học
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
	
- Hát
- Lắng nghe.


	a. Hoạt động 1: Viết 
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại đoạn văn cần viết.
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ viết hoa.
- Giáo viên  cho học sinh rèn viết lại đoạn văn.
Bài viết
Ngày khai trường
Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội.
Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng.
Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo.
Xôn xao làng bé nhỏ.
	
- 2 em đọc luân phiên, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

- Học sinh viết bài.











	c. Hoạt động 3: Sửa bài 
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Củng cố- Dặn dò.
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
	
- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.



TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU
I. MỤC TIÊU:
-  Ôn tập, củng cố tác dụng của các dấu câu ( dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than,..)
- Hướng dẫn HS điền dấu thích hợp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:		
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ổn định
2.KTBC: 
Kiểm tra bài tiết trước.
3.Bài mới
Bài tập 1: Thêm dẩu phẩy vào chỗ thích hợp:
a) Bạn Ngọc bạn Thủy và bạn Lan đều là  học sinh giỏi toàn diện.
b) Cả hai chị em trong nhà đều là vận động viên tài năng đầy triển vọng.
c) Kỉ niệm buổi đầu đi học là kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng và đáng nhớ suốt đời.
Bài tập 2: Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào ô trống thích hợp:
Ngày hôm đó, chú Cò ra bờ sông để kiếm ăn  Chú ta đã gặp những con cá đang bơi lội ở gần bờ như cá mè cá chép cá rô cá lòng tong Tuy nhiên, chú ta đã tỏ thái độ chê bai khinh rẻ các loại cá ấy Cuối cùng, mãi đến cuối ngày, khi đã đói lả thì Cò cũng không bắt được một chú cá nào để ăn.
Bài tập 3: Điền dấu câu thích hợp vào ô trống:
Tiết mục của ve sầu là tiết mục đầu tiên của buổi thi Thầy giáo rất xúc động trước tiết mục của cậu Ngay sau khi ve sầu bước xuống sân khấu thầy đã  ôm cậu thật chặt Và xúc động nói:
- Màn trình diễn của em tuyệt vời lắm
- GV nhận xét.          
4. Củng cố dặn dò
- Giáo viên nhận xét tiết
    - Dặn học sinh về ôn bài.		
	- HS hát.



- HS đọc yêu cầu bài tập 1 .
- HS điền dấu thích hợp vào mỗi câu.
a) Bạn Ngọc, bạn Thủy và bạn Lan đều là  học sinh giỏi toàn diện.
b) Cả hai chị em trong nhà đều là vận động viên tài năng, đầy triển vọng.
c) Kỉ niệm buổi đầu đi học là kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng và đáng nhớ suốt đời.
- HS đọc yêu cầu BT2 và trả lời câu hỏi:















- HS đọc yêu cầu BT3
- HS lên điền dấu câu thích hợp vào ô trống. HS làm bảng nhóm, HS dưới lớp làm vào vở bài tập.







TOÁN
ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao cho HS về cách tìm thành phần chưa viết trong một biểu thức, giải toán có lời văn.
- Ôn và BD cách viết số có nhiều chữ số. 
- Rèn tính cẩn thận và cách trình bày của bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hệ thống câu hỏi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
II.Leân lôùp:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Bài cũ:
- HS nêu lại cách tìm thành phần chưa biết trong biểu thức.
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài: 
- Nêu yêu cầu cần đạt trong tiết học.
Bài 1Viết số biết số đó gồm :
a. 4trăm nghìn,4 chục nghìn  và 4 đơn vị 
b. 5trăm nghìn,8 chục nghìn ,,4 trăm  
c. 4 chục nghìn , 8 trăm ,4 chục và 5đơn vị
Bài 2: 
Một HCN có CV : 96 cm . Nếu bớt CD : 7 cm , tăng CR : 7 cm thì HCN đó trở thành HV.Tính S HCN đó.
Bài 3 Tìm x
X x 5 = 2345                         x : 6 = 10 198
936 + ( 49 : x ) = 943 
X = 7 
-GV nhận xét: 
3.Củng cố _ Dặn dò: 
- Nhận xét  tiết học. 
	
-HS nêu.



- HS đọc yêu cầu
- 3 em làm trên bảng.
-HS làm bảng con. 



- HS đọc yêu cầu
- 3 em đọc

-1HS nêu cách tìm thành phần chưa biết trong biểu thức.
- 3 HS làm bảng
-HS làm vở.
.



Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024
TIẾNG VIỆT
ĐỌC HIỂU: CHUYỆN XÓM VƯỜN.
I. MỤC TIÊU 
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Chuyện xóm vườn.”. 
· - HS hiểu Cần biết tôn trọng sự khác biệt để chung sống hoà bình với nhau. 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
· Nội dung bài đọc “Chuyện xóm vườn.”.
· CHUYỆN XÓM VƯỜN
· Sống chung với bác gà trống trong xóm Vườn này còn có ả vịt lắm điều, chàng chó vện khó tính, mụ heo lười nhác và thầy đồ các đạo mạo vẫn thường nhận mình là nhà thơ...
· Bác gà trống sáng nào cũng phải dậy từ tinh mơ, vươn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời. Bắt đầu một ngày mới vui vẻ, hân hoan như thế, ai mà chẳng thích? Ấy thế mà vẫn có những kẻ tìm cách nói xấu công việc đẹp đế của bác gà trống. Chúng bảo: “Không có bác thì mặt trời vẫn cứ mọc!". 
· - Tất nhiên là mặt trời vẫn cứ mọc. – Bác gà trống buồn bã nói. – Xưa nay, chưa bao giờ tôi tự huênh hoang về công việc của mình. Chỉ có điều các bạn chưa bao giờ tôi tự huênh hoang về công việc của minh. Chỉ có điều các bạn hiểu về tôi như thế thì nản quá!
· Và sáng hôm sau, bác không gáy nữa.
· Mặt trời vẫn mọc nhưng xóm Vườn buồn thiu. Liền như thế trong ba hôm. Dân xóm Vườn không chịu nổi không khí uể oải, tẻ nhạt, liền họp nhau lại, phân công nhau làm thay công việc của bác gà trống.
· Sáng hôm sau, ông mặt trời giật mình thức dậy trong tiếng chó vện sủa nhặng xị. Các sáng hôm sau nữa là tiếng eng éc của mụ heo, tiếng quàng quạc chua ngoa của cô ả vịt, tiếng kêu kèn kẹt của thầy đồ cóc.
· Thật chẳng ra làm sao! Dân xóm Vườn xấu hổ quá, đành họp nhau lại, xin lỗi bác gà trống và tha thiết mời bác ra làm việc.
· Tiếng kèn oai vệ của bác gà trống lại cất lên mỗi buổi bình minh, chào đón ánh sáng và hơi ấm của ông mặt trời đem tới cho xóm Vườn.
· (Theo Trần Đức Tiến)
II. Hoạt động dạy và học
	HOẠT ĐỘNG DẠY GV
	HOẠT ĐỘNG HỌC HS

	1.Ôn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên trả bài tiết trước
3.Bài mới
Đọc bài: “Con trai người làm vườn”.
-Gv đọc mẫu bài văn lần 1
- Gọi 1 hs đọc lại
- Gv cho Hs xem tranh minh họa.GT bài
· GV  hướng dẫn HS luyện đọc, giải nghĩa từ
· Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu đến hết bài.
· GV sửa phát âm sai ngay cho HS khi đọc
· GV cho học sinh tìm từ khó
- Luyện đọc từ khó: Gv lưu ý âm, vần cần luyện đọc
- Gv hướng dẫn chia đoạn và lưu ý cách đọc, giọng đọc, nhấn giọng
- Gv gọi Hs đọc nối tiếp đoạn
- Giúp Hs tìm hiểu nghĩa từ 
- Gv cho Hs đọc theo nhóm
- GV mẫu lần 2.
* Tìm hiểu bài. 
Trả lời câu hỏi và làm bài tập

1. Nêu đặc điểm của từng thành viên trong xóm Vườn.
2. Vì sao đột nhiên, bác gà trống không gáy nữa?
A. Vì bác làm việc nhiều quá, muốn nghỉ
B. Vì có những kẻ trong xóm Vườn nói xấu, bác rất nản. 
C. Vì họ phủ nhận tiếng gáy của bác.
D. Hai ý B và C.
3. Khi bác gà trống không gáy nữa, chuyện gì đã xảy ra?
A. Mặt trời vẫn mọc, nhưng xóm Vườn buồn thiu.
B. Dân xóm Vườn không chịu nổi không khí uể oải, tẻ nhạt, nặng nề.
C. Dân xóm Vườn phân công nhau làm thay công việc của bác gà trống.
D. Tất cả các ý trên.
4. Thay cho tiếng gáy của bác gà trống là những gì? 
A. Tiếng chim hót líu lo.
B. Tiếng kêu eng éc của mụ heo, tiếng kèn kẹt của thầy đồ cóc.
C. Tiếng quàng quạc chua ngoa của ả vịt, tiếng sủa nhặng xị của chó vện.
D. Hai ý B và C.
5. Cuối cùng, dân xóm Vườn đã làm gì?
A. Khôi phục lại nề nếp tự nhiên của xóm Vườn.
B. Xin lỗi bác gà trống và mời bắc tiếp tục công việc "chào buổi sáng" theo nếp cũ. 
C. Phản đối tình trạng hỗn loạn sau khi bác gà trống nghỉ gáy.
D. Cả ba ý trên.
6. Theo em, câu chuyện Chuyện xóm Vườn khuyên ta điều gì?
- GV nhận xét 
4. Luyện đọc lại.
- GV cho HS luyện đọc diễn cảm bài văn.

5. Vận dụng: Củng cố - dặn dò.
	- Hát




- Hs đọc thầm theo Gv. 
- 1 Hs đọc lại
- Hs xem tranh minh họa.




- Hs đọc nối tiếp câu 1-2 lượt
- Hs phát hiện từ khó đọc
- Hs luyện đọc từ khó 
- Hs dùng bút chì đánh dấu vào SGK
- Hs đọc nối tiếp đoạn
- Hs phát hiện từ khó hiểu
- Hs tìm hiểu nghĩa từ
- Hs đọc bài theo nhóm
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
-HS suy nghĩ trả lời.

1. bác gà trống chăm chỉ dậy sớm; ả vịt lắm điều; chàng chó vện khó tính; mụ heo lười nhác; thầy đồ cóc đạo mạo, nhận mình là nhà thơ;
 2. D. 
3. D. 
4. D. 
5. B.
































· Cần biết đoàn kết để xây dựng cộng đồng./ Cần biết tôn trọng sự khác biệt để chung sống hoà bình với nhau.
· Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm.
· Đọc cá nhân.



Tieát 2: TOAÙN
ÔN CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA.
I/Mục tiêu
- Củng cố về cộng , trừ , nhân chia.
- Bồi dưỡng năng lực học toán
II. Leân lôùp
1 Bài cũ: 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. Thực hành làm bài tập.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	aNhóm phụ đạo: 
Bài 1. Đặt tính rồi tính
7895 + 654     9874 – 3218 
425 x 9             32154 : 9
Bài 2. Tìm x 
1. X x 5 = 35805
1. X : 9 = 64023
1. 28791 : x = 9 
Bài 3: Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển phải trà bao nhiêu tiền? 

Bài 4: Cho các chữ  số: 0;2;4;5
Viết tất cả các số có 4 chữ số mà mỗi số đều có đủ mặt các chữ số trên.
-GV kết luận: Mỗi chữ số xuất hiện ở mỗi hàng 6 lần.
2045       4025     5024
2054       4052
2450       4205
2405       4250
2504       4520
2540     4502
- Từ 4 chữ số trên ta có thể lập được 18 số có 4 chữ số. 
3. Củng cố _ Dặn dò: 
- Xem lại bài đã làm.
	
- 1 HS nêu.
- 4 HS làm trên bảng.
- HS làm bảng con. 

- HS nêu. 
- 3HS làm trên bảng.
- HS làm bảng con
- HS đọc đề toán
- 1 HS làm trên bảng.
- HS làm vở.
- HS đọc đề toán
- 1 HS làm trên bảng.
- HS làm vở.



HĐGD
                                                        CHƠI TRÒ CHƠI
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Th«ng qua ho¹t giúp rèn luyện thể chất cho học sinh.
- Tạo được sân chơi lành mạnh cho học sinh. 
- Ham ho¹t ®éng vµ cã ý thøc häc tËp tèt.
II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	1. §Þa ®iÓm:
2. Tæ chøc:
3.Gi¸o viªn phæ biÕn môc ®Ých – Yªu cÇu cña tiÕt.
4. TiÕn hµnh tæ chøc cho H/S ch¬i c¸c trß ch¬i.
a) Nhảy dây tập thể.
(Gi¸o viªn nh¾c l¹i c¸ch ch¬i)
b) Chơi ô ăn quan.
c) Kéo co.
- KÕt thóc:  C«ng bè kÕt qu¶.
3. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt giê häc.
DÆn dß: VÒ nhµ tËp ch¬i ®¸ cÇu cho khoÎ ng­êi.
	





- S©n tËp 
- Líp tr­ëng cho c¸c b¹n xÕp hµng theo tæ.
- Häc sinh nghe 

- H/S ch¬i trß ch¬i theo nhãm





Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP LÀM VĂN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nói về một em bé hoặc một cụ già gần nơi em ở.
- Vận dụng viết thành thạo đoạn văn..
III. ĐỒ ĐÙNG DẠY HỌC
· Nháp vở.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	a. Ổn định tổ chức:
b. Bài cũ: HS đọc lại đoạn văn mình viết ở tiết trước.
c. Bài mới:
*Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nói về một em bé hoặc một cụ già gần nơi em ở.
-Giáo viên chép đề bài lên bảng.
a) Em bé (cụ già) tên là gì, trạc bao nhiêu tuổi?
b) Em bé (cụ già) có điểm gì nổi bật (về hình dáng, hoạt động,,.,.)?
c) Tình cảm của em đối với em bé (cụ già) đó ra sao? Tình cảm của em bé (cụ già) đối với em như thế nào?
*GV chấm điểm chữa bài cho học sinh.
-Nhận xét khen những học sinh có bài viết tốt
-Gọi 1 vài học sinh có bài viết tốt đọc bài trước lớp.
4.Củng cố dặn dò;
Nhắc lại nội dung bài ôn.
-Nhận xét giờ học.
-Viếtlại bài 2 cho hay hơn.
	
HS nêu. 



-Học sinh đọc đề bài và xác định yêu cầu của đề bài.

-HS nghe và trả lời.







*Cho học sinh dựa vào những diều vừa nói viết lại thành bài văn.







TOÁN
ÔN TẬP 
IV. Mục tiêu
· Rèn kỹ năng thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 00. Biết đặt tính nhân, chia số có 5 chữ số cho số có một chữ số.
· Biết giải toán có phép nhân chia bằng lời văn.
· Giáo dục học sinh tính cẩn thận chính xác.
 II. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Bài 1. Đặt tính rồi tính
18257 + 64439                63780 – 18546

15180  5                         25296: 4
Bài 2. Tìm x 
X : 8 = 3276			      8 x X = 33176
x  × 9 = 2826                          x : 8  =  3608
Baøi 3: Nửa chu vi hình chữ nhật là 36m, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích?

Baøi 4: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau).
3. Củng cố _ Dặn dò: 
- Xem lại bài đã làm.
	- 1 HS nêu.
- 4 HS làm trên bảng.
- HS làm bảng con. 

- HS nêu. 
- 4 HS làm trên bảng.
- HS làm bảng con
- HS đọc đề toán
- 1 HS làm trên bảng.
- HS làm vở.
- HS đọc đề toán
- 1 HS làm trên bảng.
- HS làm vở.
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